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TOM TAT

Nghién ctru dworc tién hanh trén dia ban huyén Chwong My, thanh phd Ha N6i nhdm xac dinh
hiéu qua viéc str dung dat nong nghiép théng qua viéc diéu tra, danh gia trén cac mat kinh té, xa hoi
va moi trwong. Dat néng nghiép trén dia ban huyén Chwong My dwoc chia thanh 3 ving chinh
(vung bai, viing ddi go, ving déng bing) v&i thé manh riéng cua tirng ving. Toan huyén xac dinh
cac kiéu str dung dat cho tirng ving. Trén co s& dé da danh gia hiéu qua str dung dat cho tirng
vung va danh gia hiéu qua st dung dat cho tirng kiéu loai hinh st dung dat. Trén ca 3 vung, loai
hinh s dung dat rau - mau, mia - mau déu mang lai hiéu qua kinh té cao; vé hiéu qua xa hoi: loai
hinh st dung dat rau - mau thu hat nhiéu cong lao dong nhat; cac loai hinh str dung dat mia - mau,
rau - mau, chuyén ca déu c6 anh hwéng tét dén moi treong. Két qua dat dwoe nham phuc vu céng
tac quan ly va str dung quy dat nong nghiép trén dia ban huyén cé hiéu qua cao nhat.

Tir khéa: Panh gia hiéu qua, huyén Chwong My, sir dung dat néng nghiép.

SUMMARY

The research was carried out to assess agricultural land use efficiency in Chuong My district,
Hanoi city. The assessment was based on social, economic, and environmental surveys. Aricultural
land of Chuong My has been classified in three major zones (fluvial planes, hills, and delta).
Advantages of these areas have been identified. Land use types and its efficiency were determined for
each zone in order to find the most potential. In all these three zones, economically speaking,
vegetable — legume, sugar cane — legume have a high production. Socially speaking, vegetable —
legume is required the most labor force. Finally, sugar cane — legume, vegetable — legume, and fish
monoculture are the most environmentally friendly. The findings are necessary to manage and use
agricultural land in the most efficient ways in Chuong My.

Key words: Agricultural land uses, Chuong My district, efficiency assessment.

1. DAT VAN DE

b4t dai 1a 1anh thé quéc gia, ngudn tai
nguyén khéng thé thay thé dugde va 1a khong
gian sinh ton cta ca dan toc. Dat dai 1a tu
liéu san xuat dac biét trong néng nghiép, 1a
két qua dau tu lao dong séng, von, cong stic
cai tao... ctia con nguoi. Dat dai la co sé cua
san xudt néng nghiép, 1la doéi tugng lao
dong, dong thoi ciing 14 moi trudng san xuit
ra luong thuc, thuc phdm véi gia thanh
th4p nhat.
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Pa c6 nhiéu nghién ctu vé van dé su
dung dat nong nghiép nhim dua ra céac
phuong phap st dung loai dat nay c6 hiéu
qué cao nhit nhu: Phan vung sinh thai nong
nghiép ving dong bang séng Héng cta Cao
Liém va cs. (1990); nghién ctiu vé hiéu qua su
dung dat canh tac trén dat phu sa song Hong
huyén My Vin, tinh Hung Yén caa Vi Thi
Binh (1993); Tran Van Téi (2008) da danh gia
hiéu qua cac loai hinh st dung dat néng
nghiép theo huéng san xuat hang hoa cua
huyén Ninh Giang, tinh Hai Duong, v.v...
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Xa hoi ngay cang phat trién, trinh do
khoa hoc ky thuat ngay cang cao, con nguci
tim ra nhiéu phuong thtic st dung dat cé
hiéu qua. Tuy nhién, méi loai dat bao gébm
nhiing yéu t& thuan lgi va han ché cho viéc
khai thac st dung (chét lugng d4t thé hién 6
yéu t6 tu nhién vén cé ciia dat nhu dia hinh,
thanh phan co giéi, ham lugng cac chat dinh
dudng, ché d6 nudc, d6 chua, d6 man) nén
phuong thtc st dung dat cting khac nhau 6
mbi viing, méi khu vuc, mdi diéu kién kinh
t& xa hoi cu thé. Bén canh d6, dién tich dat
ndng nghiép c6 han, dan s6 ngay cang ting,
nhu cau vé luong thuc thuc phdm ciing ting.
Vi vay, danh gia hiéu qua st dung dit nong
nghiép trén dia ban huyén Chuong My (Ha
Noi) 1a hét stic cAn thiét nham phuc vu tét
hon cho coéng tac quan ly dat dai néi chung
va d4t néng nghiép nédi riéng trong qua trinh
phat trién cia toan xa hoi cua huyén.

2. PHUONG PHAP NGHIEN cUU

Nghién ctGu chon huyén Chuong My,
thanh phé Ha Noi lam dia ban nghién ctu,
bdi day 1a mot huyén c6 qua trinh d6 thi hoa
dién ra tuong d6i manh mé, ciing nhu 1a noi
cac du an dau tu c6 st dung dat nong nghiép
1a kha 16n trong cac nim tré lai day. Toan
huyén dugc chia thanh 3 vung chinh, mbi
vung dugc nghién ctu lya chon cac xa dai
dién va tién hanh diéu tra ndéng hd theo
phuong phap chon miu c6 hé théng, thi tu
mau 14y nglu nhién véi téng s6 ho diéu tra
1a 250 ho/ving.

Diéu tra khdo sdt:

Cac thong tin diéu tra gém céic van ban,
tai liéu vé diéu kién tu nhién, kinh t& - xa
hoi, thuc trang st dung dat nong nghiép, cac
loai hinh st dung dat va hiéu qua cta cac
loai hinh st dung d4t. P& phuc vu cho cong
tac danh gia hiéu qui st dung dit nong
nghiép, cac s6 liéu thu thap dudc khao sat
thuc dia, d6i chiéu va xt 1y dé nang cao @6
chinh x4c cta di liéu.

Diéu tra nhanh nong thon cé su tham
gila ctia nguoi dan:

Phuong phap nay dude st dung cho cac
bén dudc hudng lgi ti tai nguyén dat.
Phuong phap thuc hién thong qua viéc
phdong van cac thanh vién dai dién cho cac
bén c6 lién quan (hd gia dinh, cac ca nhan
tap thé, cong ty...). Noi dung diéu tra ho bao
gdbm: diéu tra vé chi phi san xuit, lao dong,
nang sudt cay trong, loai cdy trong, mic do
thich hop cay trong véi dat dai va nhiing anh
hudéng dén méi truong...

Tu cac két qud nghién ciu, dé tai cé
tham khdo thém ¥ kién ctia cac chuyén gia,
can bd phong Nong nghiép, phong Tai
nguyén va Mbi trudng ciing nhu cac dién
hinh san xuit ndéng dan gidi cua huyén
Chuong My.

Cac phan mém Excel, Microstation...
dudc st dung dé xt ly s6 lidu va xay dung
céc bang biéu, cac ban dé...

Cdc chi tiéu phdan dnh hiéu qua ddt nong
nghiép:

- Chi phi trung gian (CPTG): Toan bo
chi phi vat chit quy ra tién st dung truc tiép
cho qui trinh st dung d4t (giong, phan bén,
thudc bao vé thuc vat, dung cu, nhién liéu,
nguyén liéu...).

- (14 tri gia tang (GTGT): Gia tri méi
tao ra trong qua trinh san xudt dudc xac
dinh bang gia tri san xudt (GTSX) tru chi
phi trung gian:

GTGT = GTSX — CPTG

Gi4 tri nay thuong dugc tinh toan & 3 géc
d6 hiéu qua: GTGT/1 ha dat; GTGT/1 don vi
chi phi (1 VND); GTGT/1 cong lao dong.

- Thu nhap hén hgp (TNHH): Thu nhap
sau khi da trit cac khoan chi phi trung gian,
thué hoéc tién thué dat, khau hao tai san c6
dinh, chi phi lao dong thué ngoai:

TNHH = GTGT — T (thué) — A (kh&u

hao) — L (chi cong lao dong)

Thu nhap nay thudng dudc tinh toan ¢ 3
goc dd hiéu qua: TNHH/1 ha dat; TNHH/1
don vi chi phi (1 VND); TNHH/1 c6ng lao dong.
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3. KET QUA NGHIEN cUU

3.1. Pac diém chung ctia dia ban nghién citu

Chuong My la huyén ctua tinh Ha Tay
cil, nay thudc thanh phé Ha Néi c6 toa do dia
ly tu 20°23 dén 20°45 do vi Bic va tu
105°30" dén 105°35" d6 kinh Déng. Chuong
Mgy giap ranh v6i cac huyén Thanh Oai, ffng
Hoa, My Ditic, Luong Son (tinh Hoa Binh),
Hoai Dtic va Quéc Oai. Theo Nién gidm
Thong ké 2009, téng dién tich tu nhién cia
huyén Chuong My 1a 23240,92 ha. D4t nong
nghiép 14 14746,66 ha chiém 63,45% téng
dién tich tu nhién. D4t phi néng nghiép 1a
7359,05 ha chiém 31,66 tong dién tich tu
nhién. D4t chua st dung 1la 1135,21 ha
chi€m 4,89% tong dién tich tu nhién caa
huyén (Hinh 1).

Téng dién tich dit noéng nghiép toan
huyén nadm 2009 c6 14.746,66 ha. Trong d6:
dat san xudt néng nghiép la 13.695,22 ha
chi€m 92,87% tong dién tich dit nong
nghiép; dat 1am nghiép cé dién tich 1a 303,84
ha chiém 2,06% téng dién tich dit néng
nghiép; dat nudi trong thuy san c6 603,85 ha
chi€m 4,09% téng dién tich dit néng nghiép;
d4t néng nghiép khac 1a 143,75 ha, chiém
0,98% téng dién tich dat nong nghiép.

3.2. Panh gia hiéu qua st dung dat néong
nghiép
3.2.1. Phan vung nong nghiép huyén Chuong My

Chuong My 14 mo6t huyén néng nghiép,
d4at dai thich hgp vé6i nhiéu loai cdy trong va
nhiéu kiéu st dung dat khac nhau. Pé thuan
loi cho viéc danh gia hiéu qua st dung dat
néng nghiép trén dia ban huyén va dua trén
quy hoach chuyén d6i co cdu cay trong vat
nudi dén niam 2010 va dinh huéng dén nim
2020 huyén Chuong My - Tp Ha Noéi, phan
vung kinh t&€ chung ctia huyén, tiém ning
dat dai, lao dong, kinh té&, tap quan canh tac,
hién trang st dung dit noéng nghiép, loai
dat, dia hinh, thanh phan co giéi, ché do
tuwdi, ché& do tiéu, hién trang kiéu st dung dat
nong nghiép, huyén Chuong M§ c6 thé chia
thanh 3 viing chinh (theo Quy hoach chuyén
ddi co cdu cay trong vat nudi dén nam 2010
va dinh huéng dén nam 2020 huyén Chuong
My - Tp Ha Noi):

Ving 1 (ving bai): Gém 8 xa nhu Phung
Chau, TT. Chac Son, Thuy Huong, Lam
Dién, Hoang Diéu, Thugng Vuc, Vin V6, Phi
Nam An. Dién tich diat néng nghiép la
3.219,18 ha, chiém 21,83% tong dién tich dat
nodng nghiép ctua huyén.

4,89%

31,66%

63,45%

D Pit nongnghiép @ Dt phi nong nghiép O Dét chua sir dung

4,09%

2,06% 0,98%

92,87%

0 Dét san xudt nongnghiép @ Pét lim nghiép O dht nuoi tréngthﬁy sin O dit nong nghiép khac

Hinh 1. Co cAu hién trang st dung dat dai va dat nong nghiép
huyén Chuong My, nam 2008
Nguon : Nién gidm thong ké huyén Chirong My 2009
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Viung 2 (vang déng bang): Gém 12 xa
nhu Tién Phuong, Hoa Chinh, Trucong Yén,
Ngoc Hoa, Trung Hoa, Tét Dong, Dai Yén,
Hop Dong, Quang Bi, Hong Phong, Déng
Phu va Phd Nghia. Dién tich dit nong
nghiép 1a 4.824,06 ha chiém 32,71% tong
dién tich 4t néng nghiép ctia huyén.

Ving 3 (viing bdn son dia): Gém 12 xa
ving go d6i cia huyén nam doc quéc 16 6 va
vung Htiu Bui. Dién tich d4t nong nghiép 1a
6.703,42 ha, chiém 45,46% tong dién tich dat
ndng nghiép ctia huyén. Day 1a viing ban son
dia c6 dia hinh phtic tap nhat huyén.

3.2.2. Loai hinh st dung ddt va kiéu stz dung
ddt vang nghién ciu

Két qua diéu tra cho thay, huyén c6 5
loai hinh st dung dat chinh (LUT): chuyén
Iaa; lda - mau; rau - mau; mia - mau; cay lau
nim, véi 19 kiéu st dung dat khac nhau.

La mot huyén déng béng cé dién tich dat
néng nghiép tuong doéi 16n, hé théng cay
tréong chu yéu cua huyén Chuong My la cac
loai cay hang nam. Trong d6, LUT chuyén
lda chi c6 1 kiéu st dung dat, LUT lda - mau

¢6 10 kiéu st dung d4at, LUT rau - mau c6 5
kiéu st dung d&t, LUT mia - mau c6 1 kiéu
st dung dat va LUT cay lau nam c6 2 kiéu
st dung dat.

3.2.3. Hiéu qud kinh té'si: dung dat néng nghiép

Danh gi4 hiéu qua kinh té&, két qua san
xuat va chi phi dau tu dugc tinh toan dua
trén co s6 gia ca thi truong tai dia ban huyén
Chuong My - thanh phé Ha Noi va cac vung
lan caAn nam 2009.

a) Hiéu qud kinh té cia mét s6 cdy trong
chinh

Tac dong rd nét nhat dén hiéu qua kinh
t& st dung dat 1a loai cAy va giong cdy trong,
vi vay hiéu qua kinh t& cia mot s6 ciy trong
va kiéu st dung dit chinh tai cac vung
nghién ctu da duge tinh toan.

Két qua nghién citu hé théng cay trong
tai cac ving nghién cu nhu sau:

* Ving 1: cy trong chinh hang nam cta
vung nay la lda, ng6, dau tuong, lac, khoai
lang, khoai tay va cac loai rau mau nhu ca
chua, su hao, bép cai, dua chudt, cAy an qua.

Bang 1. Hiéu qua kinh t&€ ctia mét s6 cAy trong chinh ving 1

DVT: trén 1 ha

Loai cay trbng Nang suét GTSX CPTG Laoﬂdc}ng CPLD GTGT TNHH
j (ta) (1000 d) (1000 4) (Cong) (1000 4) (1000 d) (1000 d)
1. Lua xuén 61,09 24.436 4.376 310 9.300 20.060 10.760
2. Lua mua 56,98 22.792 4.565 300 9.000 18.227 9.227
3. Ngd 52,0 17.160 4712 390 11.700 12.448 0.748
4. bau twong 17,0 12.750 3.290 290 8.700 9.460 0.760
5. Lac 22,5 21.375 3.115 350 10.500 18.260 7.760
6. Khoai lang 80,0 12.800 2.050 260 7.800 10.750 2.950
7. Khoai tay 66,9 20.070 8.765 260 7.800 11.305 3.505
8. Cachua 134,0 40.200 9.498 525 15.750 30.702 14.952
9. Su hao 198,0 33.660 6.111 435 13.050 27.549 14.449
10. Bép céi 218,0 38.880 7.135 435 13.050 31.745 18.695
11.Dwa chudt 223,0 33.450 8.242 450 13.500 25.208 11.708
12. Bi do 234,0 35.100 8.766 450 13.500 26.334 12.834
13. Hanh tdi 105,0 32.550 5.745 310 9.300 26.805 17.505
14. Cay an qua 26,0 39.000 19.061 270 8.100 19.939 11.839
15. Hoa, cay canh 20.969 8.061 270 8.100 29.030 20.930
16. Mia 862,0 47.410 10.723 310 9.300 36.687 27.387

(Nguon: Tong hop tir s6 liéu diéu tra)

GTSX: Gid thanh san xudt; CPTG: Chi phi trung gian; CPLD: Chi phi lao déng; TNHH: Thu nhép hén hop

GTGT: Gia tri gia tang
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Nhém cay trong truyén thong nhu lda,
ngd, khoai lang, dau tuong, lac cho hiéu qua
kinh t& rat th&p, dién hinh nhu ciy dau
tuong c6 gia tri gia tang (GTGT) la 9.460
nghin dong/ha, cdy khoai lang la 10.750
nghin déng/ha, cdy ngd la 12.448 nghin
dong/ha. Trong khi d6 chi phi lao dong
(CPLD) cho cay ngd va ciy dau tuong lai rat
16n, chi phi lao dong cho cay ng6 la 11.700
nghin déng/ha, cdy dau tuong la 8.700
nghin déng/ha. Nhém cay rau dau mang lai
hiéu qua kinh t&€ rat cao nhu GTGT cua ca
chua 14 30.702 nghin déng/ha, Su hao la
27.549 nghin déng/ha, bap cai 31.745 nghin
dong/ha... mic du chi phi trung gian
(CPTG) 16n (Bang 1). Nhiing loai cAy nay
mang lai hiéu qua kinh t& cao do ning suat
tot, gia thanh cao va cé thi trudng tiéu thu.
Vi du GTGT cta ciy bap cai cao gdp 1,69
14an so véi cay lda.

* Viing 2: Hé thong cay trong ciing gan
giong nhu vung 1, chi khéac 14 6 ving 2 chua

trong dua chudt, bi d6, hanh téi.

Viung 2 c6 dién tich dat thdp, tring
trong lda vu xuan cho ning suit cao nhung
vu mua hay bi ngap nudc nén ning suit vu
mua lai thap hon ving 1, cic loai rau dau
cling cho nang suat thap hon. Lda xuan c6
ning suat 63,17 ta/ha, GTGT la 20.892
nghin déng/ha nhung hiéu qua kinh t& cao
nh4t ctia viing 1a bap cai c6 GTGT la 31.385
nghin déng/ha, ca chua 1a 30.702 nghin
dong/ha, mic dit CPTG cua 2 cdy nay ciing
l6n. Hiéu qua kinh t& thap nhat van 1a cay
dau tuong véi GTGT 1a 9.215 nghin dong/ha
va cay ngd 1a 12.283 nghin dong/ha. Ngoai ra
vung ¢6 thém mo hinh Ida — ca va chuyén ca
mang lai hiéu qua kinh té rat cao (Bang 2).

* Vung 3: Ngoal nhom cay luong thuc
chinh nhu lda, ngo, ving 3 trong thém su hao,
bép cai, ca chua, cdy &n qua (Bang 3). Tuy
ning suat ctua lia thap nhung cay dn qua, ciy
rau mau mang lai hiéu qua kinh té& cao.

Bang 2. Hiéu qua kinh t& cia mét s6 cAy trong chinh viing 2

DVT: trén 1 ha

Loai N&ng suét GTSX CPTG Lao dong CPLD GTGT TNHH

cay trong (ta) (1000 d) (1000 d) (cong) (1000 d) (1000 d) (1000 d)

1. Lua xuén 63,17 25.268 4.376 310 9.300 20.892 11.592
2. Lta mua 56,25 22.500 4.565 305 9.150 17.935 8.785
3. Ngod 51,5 16.995 4.712 390 11.700 12.283 0.583
4. bau twong 16,7 12.525 3.310 290 8.700 9.215 0.515
5. Lac 22,0 20.900 3.110 350 10.500 17.790 7.290
6. Khoai lang 80,0 12.800 2.155 260 7.800 10.645 2.845
7. Khoai tay 66,9 20.070 8.765 260 7.800 11.305 3.505
8. Cachua 134,0 40.200 9.498 525 15.750 30.702 14.952
9. Bap cai 214,0 38.520 7.135 435 13.050 31.385 18.335
10. Su hao 198,0 33.660 6.110 435 13.050 27.550 14.500

(Nguon: Tong hop tir 56 liéu diéu tra)
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Bang 3. Hiéu qua kinh t& ctia mét s6 cAy trong chinh ving 3

DVT: trén 1 ha

Loai N&ng suét GTSX CPTG Lao dong CPLD GTGT TNHH

cay trong (ta) (1000 d) (1000 d) (cong) (1000 d) (1000 d) (1000 d)

1. Lua xuan 60,5 24.200 4.376 315 9.450 19.824 10.374
2. Lua mua 56,05 22.420 4.565 310 9.300 17.855 8.555
3. Ngod 51,0 16.830 4.617 390 11.700 12.213 0.513
4. bau twong 16,8 12.600 3.290 290 8.700 9.310 0.610
5. Lac 22,0 20.900 3.115 350 10.500 17.785 7.285
6. Khoai lang 80,0 12.800 2.050 260 7.800 10.750 2.950
7. Khoai tay 66,9 20.070 8.765 260 7.800 11.305 3.505
8. Cachua 134,0 40.200 9.498 525 15.750 30.702 14.952
9. Su hao 198,0 33.660 6.110 435 13.050 27.550 14.500
10. Bép céi 216,0 38.880 7.135 435 13.050 31.745 18.695
11. Cay an qua 26,0 39.000 19.061 275 8.250 19.939 11.689

(Nguon: Tong hop tir s6 liéu diéu tra)

b) Hiéu qud kinh t&'ctia cdc kidu st dung dét

Tu két qua diéu tra, qua nghién ciiu cac
kiéu st dung d&t theo viung cho thdy:

* Vang 1: ¢6 17 kiéu st dung dat (1 kiéu
st dung dit chuyén lda, 9 kiu st dung dat
lda — mau, 5 kiéu st dung dat rau — mau, 1
kiéu st dung d4t mia — mau, 1 kiéu st dung
d4t trong cay an qua) (Bang 4).

Kiéu st dung dat chuyén laa: c6 gia tri
san xudt 1a 47.228 nghin dong/ha, chi phi
cho lda 1a 8.941 nghin dong/ha. Yéu cau lao
dong d6i véi kiéu st dung dat chuyén lua la
610 cong/ha, thu nhap hdn hgp ctia kiéu st
dung dat chuyén lda nay dat 19.987 nghin
dong/ha.

Kiéu st dung d4t lda — mau: c6 tong gia
tri san xudt la 715.906 nghin déng/ha, véi
chi phi 149.673 nghin déng/ha. Yéu cau lao
dong d6i véi cac cay trong cua kidu st dung
dat lda — mau nay 1a 9.435 coéng/ha, thu
nhap hén hgp dat 283.183 nghin dong/ha.

Kiéu st dung d4t rau - mau: c6 téng gia
tri san xudt 14 568.214 nghin dong/ha, véi
chi phi 113.358 nghin déng/ha. Yéu cau lao
dong d6i véi cac cay trong cua kiéu nay la
6.430 cong/ha, thu nhap hén hgp dat 278.378
nghin dong/ha.

Kiéu st dung d4t mia — mau: ¢ tong
gia tri san xuat 1a 68.785 nghin déng/ha, véi
chi phi 13.838 nghin déng/ha. Yéu cau lao
dong d6i véi cac cAy trong cua kiéu nay la
660 cong/ha, thu nhap hén hop dat 35.147
nghin déng/ha.

Kiéu st dung dit chuyén tréng cdy an
qua: c6 gid tri san xuat 1a 39.000 nghin
dong/ha, v6i chi phi 19.061 nghin déng/ha.
Yéu ciu lao déng doi véi cac cdy trong ctua
kiéu nay la 270 cong/ha, thu nhap hdn hgp
dat 11.839 nghin dong/ha.

* Vang 2: ¢6 8 kiu st dung dat (1 kiéu
st dung d4t chuyén lua, 7 kiéu st dung dat
lda — mau) (Bang 5).

Kiéu stt dung dat chuyén laa: c6 gia tri
san xudt 1a 47.768 nghin dong/ha, chi phi
cho lda 1a 8.941 nghin dong/ha. Yéu cu lao
dong déi véi kidu chuyén laa 1a 615 cong/ha,
thu nhap hén hgp caa kiéu nay dat 20.377
nghin déng/ha.

Kiéu st dung d4t lia — mau: c6 téng gia
tri san xudt la 427.718 nghin dong/ha, véi
chi phi 89.221 nghin déng/ha. Yéu cau lao
dong d6i véi cac cay trong cua kiéu st dung
dat lda — mau 1a 6.570 cong/ha, thu nhap
hén hgp dat 141.397 nghin déng/ha.
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Bang 4. Hiéu qua kinh t& cua cac kiéu stt dung dat vang 1

DVT: trén 1 ha

Kidu sir dung a4t GTSX CPTG  Laodong ~ GTGT TNHH

; (1000d) (1000 d) (cong) (1000d) (1000 d)
1. LUa xuan — Lua mua 47.228 8.941 610 38.287 19.987
2. Lua xuan — Laa mua — Ngb 64.388 13.653 950 50.735 20.735
3. Lua xuan — Lua mua — Dau twong 59.978 12.231 1000 47.747 20.747
4. Lta xuan — Lia mua — Khoai lang 60.028 10.991 870 49.037 22.937
5. Lua xuan — Laa mua — Cai bip 86.108 16.076 1045 70.032 38.682
6. Lua xuan — Lua mua — Ca chua 87.428 18.439 1135 68.989 34.939
7. Lua xuan — Lua mua — Khoai tay 67.298 17.706 870 49.592 23.492
8. Bi d6 - Lua mua sém — Cai bap 96.772 20.466 1185 76.306 40.756
9. Dwa chudt — Lua xuan — Lua mia 80.678 17.183 1060 63.495 31.695
10. Dua chudt — La xuan — Lia mia — Rau déng 113.228 22.928 1370 90.300 49.200
11. Ca chua - Bi d& - Dua chudt 108.750 26.506 1425 82.244 39.494
12. B&p cai - Su hao - Hanh - Rau thom 137.640 24.736 1490 112.904 68.204
13. B&p cai - Hoa — Hanh — Rau_ thom 124.949 26.686 1325 114.385 74.635
14. Lac — Rau — P4u twong — Rau 99.225 17.895 1260 81.330 43.530
15. Rau xuan — Rau hé thu — Rau déng 97.650 17.235 930 80.415 52.515
16. Mia — Lac 68.785 13.838 660 54.947 35.147
17. Cay &n qua 39.000 19.061 270 19.939 11.839

(Nguon: Tong hop tir 56 liéu diéu tra)

Bang 5. Hiéu qua kinh t& cua cac kiéu st dung dat ving 2

DVT: trén 1 ha

Kidu st dung dét GTSX CPTG Lao dong GTGT TNHH
(1000 d) (1000 @) (cong) (1000 @) (1000 d)
1. LGa xuan — LGa mua 47.768 8.941 615 38.827 20.377
2. Lua xuan — Laa mua — Ngo 64.763 13.653 1005 51.110 20.960
3. Lua xuan — Lua mua — Dau twong 60.293 12.251 905 48.042 20.892
4. Lda xuan — Lia mua — Khoai lang 60.568 11.096 875 49.472 23.222
5. Lua xuan — Lia mua— Cai bap 86.288 16.076 1050 70.212 38.712
6. Lua xuan — Lua mua — Ca chua 87.968 18.439 1140 69.529 35.329
7. Lua xuan — Lua mua — Khoai tay 67.838 17.706 875 50.132 23.882
8.Lua—ca 69.443 15.626 720 53.817 32.217

(Nguon: Tong hop tir 56 liéu diéu tra)

* Vang 3: ¢6 9 kiéu st dung dat (1 kiéu
st dung d4t chuyén laa, 7 kiéu st dung
d4t lda - mau, 1 kiu st dung d4t trong cay
an qua).

Kiéu st dung dat chuyén laa: c6 gia tri
san xuat 1a 46.620 nghin déng/ha, chi phi
cho lda 1a 8.941 nghin déng/ha. Yéu cau lao
dong doi véi kiéu chuyén lda 1a 625 cong/ha,
thu nhap hén hgp cta kiéu nay dat 18.929
nghin déng/ha.

Kiéu st dung d4t lda - mau: ¢6 tong gia tri
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san xudt 1a 477.262 nghin dong/ha, véi chi
phi 104.627 nghin déng/ha. Yéu cau lao dong
ddi véi cac cay trong cua kiéu st dung dat
Ida - mau nay la 6.635 cong/ha, thu nhap
hén hgp dat 173.585 nghin déng/ha.

Kiéu st dung dat chuyén tréng cdy an
qua: c6 gia tri san xuidt la 39.000 nghin
dong/ha, véi chi phi 19.061 nghin déng/ha.
Yéu cau lao déng d6i véi cac cAy trong cua
LUT nay la 275 cong/ha, thu nhap hén hop
dat 11.689 nghin déng/ha.
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Bang 6. Hiéu qua kinh t& cta cac kiéu st dung dat vang 3

DVT: trén 1 ha

Kidu st dung d&t GTSX CPTG Lao dong GTGT TNHH
' (1000 @) (1000 d) (cong) (1000 d) (1000 @)
1. LGa xuan — Lia mua 46.620 8.941 625 37.679 18.929
2. Lua xuan — Laa mua — Ngd 63.450 13.558 1015 49.892 19.442
3. Lua xuan — Laa mua — Dau tvong 59.220 12.231 915 46.989 19.539
4. Lta xuan — LGa mua — Khoai lang 59.420 10.991 885 48.429 21.879
5. Lua xuan — Laa mua — Cai bip 85.500 16.076 1060 69.424 37.624
6. Lua xuan — Lda mua — Ca chua 86.820 18.439 1150 68.381 33.881
7. Lua xuan — Lua moa — Khoai tay 66.690 17.706 885 48.984 22.434
8.Lua—ca 68.375 15.626 725 52.749 30.998
9. Cay &n qua 39.000 19.061 275 19.939 11.689

(Nguon:Tong hop tir s6 liéu diéu tra)

c) Ddnh gid chung vé hiéu qua kinh té s
dung ddt néng nghiép ctia huyén

So sanh hiéu qua kinh t& cta cac loai
hinh st dung dat trén cac vung, tién hanh
téng hop hiéu qua kinh té& cac loai hinh st
dung d4t, cac kiéu st dung d4t va céac loai
cdy trong gitia cac ving, két qua nghién ctu
cho thay:

LUT chuyén lda: cho GTSX tuong doi
cao trong cac loai hinh st dung dat trén dia
ban huyén. Trong d6, GTGT ctia LUT nay 6
ving 2 1a cao nhat vi day 1 viang chuyén lua
cta huyén. Vi vay, san xudt lda § vung 2
thuén 1i hon ca.

LUT lda - mau: cho GTSX gap 1,41 lan
LUT chuyén lda, dau tu lao dong nhiéu gip
1,6 1an nhung GTGT tinh trén 1 cong lao
déng lai thap hon. Qua d6 cho thay, viéc
tham canh ting vu va viéc thay thé moét vu
cay luong thuc bang cay rau mau chua thuc
su mang lai hiéu qua kinh t& st dung dat.
Can phai quan tdm d4u tu dé loai hinh st
dung d4at nay that sy mang lai hiéu qua kinh
t€ cao ding nhu mong mudn.

LUT rau - mau: chi c6 6 vung 1, loai
hinh st dung dat nay mang lai hiéu qua cao
gap 2,41 lan LUT chuyén lda va ciing thu
hit duge nhiéu lao déong hon. Ving 1 c6 thé
manh san xuit rau mau.

LUT mia - mau: c6 GTSX tuong déi cao,
GTSX 14 68.785 nghin déng/ha. GTGT trung
binh tinh trén méi céng lao déng cua LUT
nay la cao nhat 83,25 nghin déng/céng lao
dong. Hién nay méi chi c6 vung 1 st dung
LUT nay.

Nhin chung, trén ca 3 vung thi LUT:
Rau - Mau; Mia - Mau déu mang lai hiéu
qua kinh t& cao. Cac loai cay trong chu dao,
c6 gia tri kinh t& cao trén cac vung la ca
chua, bi d, dua chuot, mia...

3.2.4. Hiéu qud xa héi trong su dung ddt
noéng nghiép

Ngoai viéc xac dinh hiéu qua kinh té& cta
cac loai hinh sti dung dat thi hiéu qua xa hoi
ma qua trinh st dung dat mang lai cting hét
stic quan trong, nghién cttu nay chi dé cap
dén cac van dé sau:

- Miic @6 thu hit lao dong, gidi quyét viéc
lam cho néng dan cta cac kiéu st dung dat.

- Gi4 tri ngay cong lao déng cta cac kiéu
st dung dat.

- Van dé dadm bdo an ninh luong thuc
dong thoi phat trién san xuit hang hoa.

- Miic @6 phu hop véi ning luc sdn xuat
ctia ndng ho, viéc nang cao trinh d6 va ap dung
cac tién bd khoa hoc k¥ thuat trong san xuét.

DPé nghién ctu hiéu qua vé mat xa hoi
cla qua trinh st dung dat ndéng nghiép
thong qua céac kiéu stt dung d4t, nghién ctu
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da tién hanh so sanh mtc d6 dau tu lao dong
va hiéu qua kinh t&€ binh quan trén mot cong
lao dong ctia mdi kiéu st dung dat trén méi
ving. Ké&t qua cho thay:

LUT chuyén lda: st dung khi nhiéu
cong lao dong nhung GTGT trung binh trén
mot cong lao dong lai thap.

LUT lda — mau: thu hut kha nhiéu céng
lao ddng, nhiéu nhat 1a ving 1 thu hit trung
binh 1.048 céng/ha va GTGT/cong lao dong
ving 1 la 60,03 nghin dbéng/céong, GTGT
trung binh ca 3 vung trén cong lao dong la
53,25 nghin dong/cong.

LUT rau — mau: 12 LUT thu hit nhiéu
cong lao dong nhat, lao dong trung binh trén
ca 3 vung la 1286 cong/ha, GTGT/cong lao
dong 14 70,74 nghin déng/cong.

LUT mia — mau c6 yéu cau lao dong
thap nhung GTGT trén céng lao dong lai cao
nhat (83,25 nghin déng/cong). Do nhiing
nam gan day gia mia cao, thi truong tiéu thu
nhiéu, ngudi nong dan c6 thé nhap cho nha
may duong hoic cac tu thuong lam dich vu
gidi khat.

LUT chuyén ca c6 yéu cau lao dong thap
nhung thu nhap trén ngay cong lao dong chi
sau LUT mia — mau.

Gidi quyét lao dong néng nhan va du
thita trong néng thén 13 mot van dé 16n can
dugc quan tdm. Trong khi cdéng nghiép va
dich vu chua da phat trién dé thu hut toan
b0 lao déng néng nhan va du thira doé thi viéc
phat trién noéng nghiép theo huéng da dang
héa san phdm va nang cao chit lugng san
phdm néng nghiép 1a mét giai phap quan
trong dé tao viéc lam, tang thu nhap cho
néng dan va ting thém cta cai vat chit cho
x4 hoi.

3.2.5. Hiéu qua méi truong trong su dung
ddt néng nghiép

Danh gid mtc @6 anh hudng ctaa viéc si
dung dat va hé thong cay trong hién tai téi
moi truong 12 mot van dé 16n, doi hoi phai co
s0 liéu phan tich cac mau dat, nuéc va néng
san phidm trong mot thoi gian dai. Trong
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pham vi nghién ctu cta dé tai, chtung téi chi
xin dugc dé cap dén mot sé chi tiéu anh
hudng vé mat moi trudng cua cac kiéu su
dung d4t hién tai nhu sau:

- Mtic dau tu phan bén va anh hudng
clia n6 dén méi trudng.

- Y kién chung clia nong dan vé mtc do
anh hudng cta cac cdy tréng hién tai doi
véi dat.

Trong thuc t€&, st dung dat tac dong moi
truong dién ra rat phtc tap va theo nhiéu
chiéu huéng khac nhau, cdy trong phat trién
tot trén dat c6 dic tinh, chat lugng phu hop.
Nhung trong qué trinh san xuit, duéi su
hoat dong quan 1y ctia con ngudi st dung hé
thong cay trong sé tao nén nhiing anh hudng
rat khac nhau dén méi truong.

M6t trong nhiing nguyén nhin chinh
dan dén suy gidm do phi 6 nhiing ving tham
canh cao theo D6 Nguyén Hai (1999) la van
dé st dung phan bén mat can doi gitia N: P:
K. Viéc thdm canh tédng vu, ap dung nhiing
tién bd khoa hoc k§j thuat vao san xuit
nham ting ning xuit cay trong, thay thé cac
loai phan hiiu co bang phan bén héa hoc,
thay cong lam co, diét trit sdu bénh bing
thudc diét co, thudc tru sdu da gay anh
hudng khéng nhé dén moéi trudng dat, nudc.
Trong viéc st dung phan bén hoéa hoc thi
nguoi ndng dan lai quan tAm nhiéu hon dén
st dung phan dam ma it quan tam dén viéc
st dung can d6i gifia cac loai phan dam, 1an,
kali va cac nguyén t6 vi lugng.

- Mic d6 dau tu phan bén cho cac loai
cay luong thuc la 6 mtc binh thudng, nhung
cac loai rau mau 1a cao hon. Ngudn dam chu
yéu 12 ti phan uré, 1an cht yéu ti supe lan,
kali cht1 yéu 1a tu kali clorua.

- Ty 1é b6n phan N: P: K thong thudng
phai dat 1:0,5:0,3 nhung néng dan & day
dang st dung & ty 1& 1:0,46:0,25. Mtc bén
chung 6 Viét Nam hién nay 1a 1:0,3:0,1. Miic
bén & cac nudc dang phat trién cé ty 1é la
1:0,6:0,5. Nhu vay, so véi yéu cau thong
thuong thi mtc bén phan cho ciy tréng &
huyén Chuong My¥ 1a chua hgp ly.
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- Viéc can doi gitia N:P:K cho moi loai
cay trong la khac nhau. Mot s6 ciy trong
dudc bén phan véi luong mat can déi nghiém
trong gitia N, P va K. Ngudi néong dan bén
rat it 1an va kali cho cay trong vi thé da gay
ra anh hudéng khong tét dén viéc hap thu
dinh dudng cta cay, dén nang suit cay trong
va dén méi trudng.

Cac nguy co gay thoai héa va 6 nhiém
dat theo D6 Nguyén Hai (1999), do khéng
bén phan can do6i duge xem xét trén cic linh
vuc sau: lam chua dat, lam 6 nhiém NO;, 6
nhiém dit do phu dudng.

- Pam 1a loai phan héa hoc duge dung
nhiéu nhét. PE dat nang suét cao va rut
ngan thoi gian thu hoach, ngudi néng dan
thudng bén nhiéu dam cho céc loai rau mau.
Viéc bén nhiéu dam 12 mot trong nhiing
nguyén nhan gay 6 nhiém dat do thita dam.

- Lan va kali duge dau tu it hon va
khéng déu, da s6 cay trong khong dude bon
da 1an va rat it kali. Mot s6 cay trong doi hoi
phai bén nhiéu kali nhu: ca chua, ngd, bip
cai, khoai lang... Nhung ludgng kali bén méi
chi dat khoang 60% so méi tiéu chudn. Mot
s6 cdy trong gin nhu khong duge b6 sung
hoidc bé sung rat it lugng kali tit phan héa
hoc ma chi ¢6 mét it tit phan hiu cd nhu:
lda, dau tuong, dua chudt, hanh tdi... Viéc
bén khong du lugng kali cAn thiét s& dan dén
suy kiét ham lugng kali trong dat va gy anh
hudng dén ning suit, chat luong nong san.

Tém lai, xét vé téng lugng phan bén trén
dia ban nghién ciiu thi ty 1&é N, P, K dat yéu
cAu ¢ muc trung binh nhung xét cu thé trén
ting cdy trong thi ty 1& nay mat can doi
nghiém trong. Vi vay, dé dap tng yéu ciu
nang cao hiéu qua st dung dit va san xuit
noéng nghiép bén viing can phai c6 huéng dan
cu thé vé ty 1é phan bén N:P:K can ddi cho
tiing cdy trong. Mat khac, dé c6 thé nhan
dinh chinh x4c anh hudng ctia phan bén dén
dat, nudc, sinh vat...

Qua trinh diéu tra vé lugng thudc bao vé
thuc vat st dung trong qua trinh san xuét
trén cac loai cay trong cho thay: lugng thudc

bao vé thuc vat dang dude st dung tuong d6i
nhiéu, tham chi lam dung thudc bao vé thuc
vat. Hau hét cac loai cay trong ¢ day déu
duge phun thudc bao vé thuc vat it nhat 1 - 2
lan/vu, dac biét cac loai rau mau nhu: ca
chua, bip cai, dua chuot, phun dén 5 - 6
lan/vu. Do s6 lugng thudc va s6 1lan phun
nhiéu, c6 khi phun ngay truéc khi thu hoach
nén lugng thudce bao vé thuc vat con tan du
trong d4t, trong san phdm néng nghiép la
tuong d6i 16n, anh huéng khéng nhé dén moi
truong va su an toan chit lugng néng san.
Trong pham vi cua dé tai, nghién c@u chi
diung lai § mtic 6 nhan xét va khuyén céo
cho cic ho ndong dan st dung bién phap
phong trit dich hai tdng hgp va cac bién phap
khac nham han ch& dén mic t6i da dung
thudc bao vé thuc vat, st dung né mot cach
khoa hoc hon.

Xét vé mtic do thich hgp cta cac kiéu st
dung d4t hién tai dé danh gia mic d6 thich
hop cua cac kiéu st dung d4t anh hudng dén
moéi trudng, viéc diéu tra khao sat, 1ay y kién
cac chuyén gia trong nganh néng nghiép va
phong vaAn ho nong dan da duge thuc hién.
Téng hop phiéu diéu tra, phéng van ho néng
dan vé kha niang thich hgp ctua cay trong
hién tai d6i véi dat thi su thich hop dugc
hiéu 14 kha n#ng cho ning sudt cao va 6n
dinh ctia cac cay trong.

Phan 16n cac ho néng dan duge hoéi déu
cho rang canh tac cay luong thuc, cAy ho dau
khéng anh huéng dén méi trudng dat, cac
loai cay nay luén cho nang suét én dinh. Cac
loai rau mau nhu: ca chua, bip cai, dua
chuot... cho néng sudt cao nhung cé anh
huéng 16n dén dat dai va moi truong.
Nguyén nhan cht yéu 1a do luong phan héa
hoc va thudc bao vé thuc vat diung nhiéu va
khong can doi.

4. KET LUAN

Cac két qua nghién ctu cho thay, huyén
Chuong M§ c6 dia hinh tuong d6i phtc tap
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va dudc chia thanh 3 vang chinh (vang bai,
viing d6i go, ving dong béang). DAt dai thudc
viing phu sa tré ctia déng bang song Héng.
Cay lda déng vai tro cht yéu trong hé théng
cy trong cua huyén.

Tu két qua nghién ciu cho thay, hé thong
cdy tréng cua huyén Chuong My chu yéu la
cay hang nam. Hé théng cay tréng & ca 3 ving
san xuột 1a gdn nhu nhau, ving 1 va 3 cÂ6 thé
manh 14 tréng cdy an qua, cdy rau mau, vung
2 chuyén lda, lda - ca. Véi hé théng kénh
muong gan hoan chinh, dat dai c¢6 dia hinh
bang phing, chit dat tuong d6i gidng nhau,
vi vy nang suit cay trong kha dong déu.

Vé hiéu qui kinh té&: trén 3 vung thi
LUT rau - mau, mia - mau mang lai hiéu
qua kinh té& cao.

Vé hiéu qua xa hoi: LUT rau - mau thu
hit nhiéu cong lao dong nhat, lao dong trung
binh trén ca 3 vung 1a 1286 cong/ha.

Vé hiéu qua méi truong: cac LUT mia -
mau, rau - mau, chuyén ca c6 anh hudng tot
dén méi trudng.
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TÓM TẮT


Nghiên cứu được tiến hành trên địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội nhằm xác định hiệu quả việc sử dụng đất nông nghiệp thông qua việc điều tra, đánh giá trên các mặt kinh tế, xã hội và môi trường. Đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Chương Mỹ được chia thành 3 vùng chính (vùng bãi, vùng đồi gò, vùng đồng bằng) với thế mạnh riêng của từng vùng. Toàn huyện xác định các kiểu sử dụng đất cho từng vùng. Trên cơ sở đó đã đánh giá hiệu quả sử dụng đất cho từng vùng và đánh giá hiệu quả sử dụng đất cho từng kiểu loại hình sử dụng đất. Trên cả 3 vùng, loại hình sử dụng đất rau - màu, mía - màu đều mang lại hiệu quả kinh tế cao; về hiệu quả xã hội: loại hình sử dụng đất rau - màu thu hút nhiều công lao động nhất; các loại hình sử dụng đất mía - màu, rau - màu, chuyên cá đều có ảnh hưởng tốt đến môi trường. Kết quả đạt được nhằm phục vụ công tác quản lý và sử dụng quỹ đất nông nghiệp trên địa bàn huyện có hiệu quả cao nhất.


Từ khóa: Đánh giá hiệu quả, huyện Chương Mỹ, sử dụng đất nông nghiệp. 


SUMMARY


The research was carried out to assess agricultural land use efficiency in Chuong My district, Hanoi city. The assessment was based on social, economic, and environmental surveys. Aricultural land of Chuong My has been classified in three major zones (fluvial planes, hills, and delta). Advantages of these areas have been identified. Land use types and its efficiency were determined for each zone in order to find the most potential. In all these three zones, economically speaking,  vegetable – legume, sugar cane – legume have a high production. Socially speaking, vegetable – legume is required the most labor force. Finally, sugar cane – legume, vegetable – legume, and fish monoculture are the most environmentally friendly. The findings are necessary to manage and use agricultural land in the most efficient ways in Chuong My.


Key words: Agricultural land uses, Chuong My district, efficiency assessment. 


1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Đất đai là lãnh thổ quốc gia, nguồn tài nguyên không thể thay thế được và là không gian sinh tồn của cả dân tộc. Đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt trong nông nghiệp, là kết quả đầu tư lao động sống, vốn, công sức cải tạo… của con người. Đất đai là cơ sở của sản xuất nông nghiệp, là đối tượng lao động, đồng thời cũng là môi trường sản xuất ra lương thực, thực phẩm với giá thành thấp nhất.


Đã có nhiều nghiên cứu về vấn đề sử dụng đất nông nghiệp nhằm đưa ra các phương pháp sử dụng loại đất này có hiệu quả cao nhất như: Phân vùng sinh thái nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng của Cao Liêm và cs. (1990); nghiên cứu về hiệu quả sử dụng đất canh tác trên đất phù sa sông Hồng huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên của Vũ Thị Bình (1993); Trần Văn Tới (2008) đã đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá của huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, v.v...


Xã hội ngày càng phát triển, trình độ khoa học kỹ thuật ngày càng cao, con người tìm ra nhiều phương thức sử dụng đất có hiệu quả. Tuy nhiên, mỗi loại đất bao gồm những yếu tố thuận lợi và hạn chế cho việc khai thác sử dụng (chất lượng đất thể hiện ở yếu tố tự nhiên vốn có của đất như địa hình, thành phần cơ giới, hàm lượng các chất dinh dưỡng, chế độ nước, độ chua, độ mặn) nên phương thức sử dụng đất cũng khác nhau ở mỗi vùng, mỗi khu vực, mỗi điều kiện kinh tế xã hội cụ thể. Bên cạnh đó, diện tích đất nông nghiệp có hạn, dân số ngày càng tăng, nhu cầu về lương thực thực phẩm cũng tăng. Vì vậy, đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Chương Mỹ (Hà Nội) là hết sức cần thiết nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý đất đai nói chung và đất nông nghiệp nói riêng trong quá trình phát triển của toàn xã hội của huyện.


2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU


Nghiên cứu chọn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội làm địa bàn nghiên cứu, bởi đây là một huyện có quá trình đô thị hóa diễn ra tương đối mạnh mẽ, cũng như là nơi các dự án đầu tư có sử dụng đất nông nghiệp là khá lớn trong các năm trở lại đây. Toàn huyện được chia thành 3 vùng chính, mỗi vùng được nghiên cứu lựa chọn các xã đại diện và tiến hành điều tra nông hộ theo phương pháp chọn mẫu có hệ thống, thứ tự mẫu lấy ngẫu nhiên với tổng số hộ điều tra là 250 hộ/vùng. 


Điều tra khảo sát: 


Các thông tin điều tra gồm các văn bản, tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, thực trạng sử dụng đất nông nghiệp, các loại hình sử dụng đất và hiệu quả của các loại hình sử dụng đất. Để phục vụ cho công tác đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, các số liệu thu thập được khảo sát thực địa, đối chiếu và xử lý để nâng cao độ chính xác của dữ liệu.


Điều tra nhanh nông thôn có sự tham gia của người dân: 


Phương pháp này được sử dụng cho các bên được hưởng lợi từ tài nguyên đất. Phương pháp thực hiện thông qua việc phỏng vấn các thành viên đại diện cho các bên có liên quan (hộ gia đình, các cá nhân tập thể, công ty…). Nội dung điều tra hộ bao gồm: điều tra về chi phí sản xuất, lao động, năng suất cây trồng, loại cây trồng, mức độ thích hợp cây trồng với đất đai và những ảnh hưởng đến môi trường…

Từ các kết quả nghiên cứu, đề tài có tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia, cán bộ phòng Nông nghiệp, phòng Tài nguyên và Môi trường cũng như các điển hình sản xuất nông dân giỏi của huyện Chương Mỹ.


Các phần mềm Excel, Microstation... được sử dụng để xử lý số liệu và xây dựng các bảng biểu, các bản đồ…


Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả đất nông nghiệp:


- Chi phí trung gian (CPTG): Toàn bộ chi phí vật chất quy ra tiền sử dụng trực tiếp cho quá trình sử dụng đất (giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, dụng cụ, nhiên liệu, nguyên liệu…).


- Giá trị gia tăng (GTGT): Giá trị mới tạo ra trong quá trình sản xuất được xác định bằng giá trị sản xuất (GTSX) trừ chi phí trung gian:  


             GTGT = GTSX – CPTG


Giá trị này thường được tính toán ở 3 góc độ hiệu quả: GTGT/1 ha đất; GTGT/1 đơn vị chi phí (1 VNĐ); GTGT/1 công lao động.


- Thu nhập hỗn hợp (TNHH): Thu nhập sau khi đã trừ các khoản chi phí trung gian, thuế hoặc tiền thuê đất, khấu hao tài sản cố định, chi phí lao động thuê ngoài:


TNHH = GTGT – T (thuế) – A (khấu
                         hao) – L (chi công lao động)


Thu nhập này thường được tính toán ở 3 góc độ hiệu quả: TNHH/1 ha đất; TNHH/1 đơn vị chi phí (1 VNĐ); TNHH/1 công lao động.


3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU


3.1. Đặc điểm chung của địa bàn nghiên cứu


Chương Mỹ là huyện của tỉnh Hà Tây cũ, nay thuộc thành phố Hà Nội có tọa độ địa lý từ 20023’ đến 20045’ độ vĩ Bắc và từ 105030’ đến 105035’ độ kinh Đông. Chương Mỹ giáp ranh với các huyện Thanh Oai, ứng Hòa, Mỹ Đức, Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình), Hoài Đức và Quốc Oai. Theo Niên giám Thống kê 2009, tổng diện tích tự nhiên của huyện Chương Mỹ là 23240,92 ha. Đất nông nghiệp là 14746,66 ha chiếm 63,45% tổng diện tích tự nhiên. Đất phi nông nghiệp là 7359,05 ha chiếm 31,66 tổng diện tích tự nhiên. Đất chưa sử dụng là 1135,21 ha chiếm 4,89% tổng diện tích tự nhiên của huyện (Hình 1).


Tổng diện tích đất nông nghiệp toàn huyện năm 2009 có 14.746,66 ha. Trong đó: đất sản xuất nông nghiệp là 13.695,22 ha chiếm 92,87% tổng diện tích đất nông nghiệp; đất lâm nghiệp có diện tích là 303,84 ha chiếm 2,06% tổng diện tích đất nông nghiệp; đất nuôi trồng thủy sản có 603,85 ha chiếm 4,09% tổng diện tích đất nông nghiệp; đất nông nghiệp khác là 143,75 ha, chiếm 0,98% tổng diện tích đất nông nghiệp.


3.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông
       nghiệp


3.2.1. Phân vùng nông nghiệp huyện Chương Mỹ

Chương Mỹ là một huyện nông nghiệp, đất đai thích hợp với nhiều loại cây trồng và nhiều kiểu sử dụng đất khác nhau. Để thuận lợi cho việc đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện và dựa trên quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 huyện Chương Mỹ - Tp Hà Nội, phân vùng kinh tế chung của huyện, tiềm năng đất đai, lao động, kinh tế, tập quán canh tác, hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp, loại đất, địa hình, thành phần cơ giới, chế độ tưới, chế độ tiêu, hiện trạng kiểu sử dụng đất nông nghiệp, huyện Chương Mỹ có thể chia thành 3 vùng chính (theo Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 huyện Chương Mỹ - Tp Hà Nội):


Vùng 1 (vùng bãi): Gồm 8 xã như Phụng Châu, TT. Chúc Sơn, Thụy Hương, Lam Điền, Hoàng Diệu, Thượng Vực, Văn Võ, Phú Nam An. Diện tích đất nông nghiệp là 3.219,18 ha, chiếm 21,83% tổng diện tích đất nông nghiệp của huyện.
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Hình 1. Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất đai và đất nông nghiệp
huyện Chương Mỹ, năm 2008


                 Nguồn : Niên giám thống kê huyện Chương Mỹ 2009


Vùng 2 (vùng đồng bằng): Gồm 12 xã như Tiên Phương, Hòa Chính, Trường Yên, Ngọc Hòa, Trung Hòa, Tốt Động, Đại Yên, Hợp Đồng, Quảng Bị, Hồng Phong, Đồng Phú và Phú Nghĩa. Diện tích đất nông nghiệp là 4.824,06 ha chiếm 32,71% tổng diện tích đất nông nghiệp của huyện. 


Vùng 3 (vùng bán sơn địa): Gồm 12 xã vùng gò đồi của huyện nằm dọc quốc lộ 6 và vùng Hữu Bùi. Diện tích đất nông nghiệp là 6.703,42 ha, chiếm 45,46% tổng diện tích đất nông nghiệp của huyện. Đây là vùng bán sơn địa có địa hình phức tạp nhất huyện.


3.2.2. Loại hình sử dụng đất và kiểu sử dụng
          đất vùng nghiên cứu


Kết quả điều tra cho thấy, huyện có 5 loại hình sử dụng đất chính (LUT): chuyên lúa; lúa - màu; rau - màu; mía - màu; cây lâu năm, với 19 kiểu sử dụng đất khác nhau. 


Là một huyện đồng bằng có diện tích đất nông nghiệp tương đối lớn, hệ thống cây trồng chủ yếu của huyện Chương Mỹ là các loại cây hàng năm. Trong đó, LUT chuyên lúa chỉ có 1 kiểu sử dụng đất, LUT lúa - màu có 10 kiểu sử dụng đất, LUT rau - màu có 5 kiểu sử dụng đất, LUT mía - màu có 1 kiểu sử dụng đất và LUT cây lâu năm có 2 kiểu sử dụng đất.


3.2.3. Hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp


Đánh giá hiệu quả kinh tế, kết quả sản xuất và chi phí đầu tư được tính toán dựa trên cơ sở giá cả thị trường tại địa bàn huyện Chương Mỹ - thành phố Hà Nội và các vùng lân cận năm 2009.


a) Hiệu quả kinh tế của một số cây trồng chính


Tác động rõ nét nhất đến hiệu quả kinh tế sử dụng đất là loại cây và giống cây trồng, vì vậy hiệu quả kinh tế của một số cây trồng và kiểu sử dụng đất chính tại các vùng nghiên cứu đã được tính toán.


Kết quả nghiên cứu hệ thống cây trồng tại các vùng nghiên cứu như sau:


* Vùng 1: cây trồng chính hàng năm của vùng này là lúa, ngô, đậu tương, lạc, khoai lang, khoai tây và các loại rau màu như cà chua, su hào, bắp cải, dưa chuột, cây ăn quả.


Bảng 1. Hiệu quả kinh tế của một số cây trồng chính vùng 1


ĐVT: trên 1 ha


		Loại cây trồng

		Năng suất


(tạ)

		GTSX


(1000 đ)

		CPTG


(1000 đ)

		Lao động


(Công)

		CPLĐ


(1000 đ)

		GTGT


(1000 đ)

		TNHH


(1000 đ)



		1. Lúa xuân

		61,09

		24.436

		4.376

		310

		9.300

		20.060

		10.760



		2. Lúa mùa

		56,98

		22.792

		4.565

		300

		9.000

		18.227

		9.227



		3. Ngô

		52,0

		17.160

		4.712

		390

		11.700

		12.448

		0.748



		4. Đậu tương

		17,0

		12.750

		3.290

		290

		8.700

		9.460

		0.760



		5. Lạc

		22,5

		21.375

		3.115

		350

		10.500

		18.260

		7.760



		6. Khoai lang

		80,0

		12.800

		2.050

		260

		7.800

		10.750

		2.950



		7. Khoai tây

		66,9

		20.070

		8.765

		260

		7.800

		11.305

		3.505



		8. Cà chua

		134,0

		40.200

		9.498

		525

		15.750

		30.702

		14.952



		9. Su hào

		198,0

		33.660

		6.111

		435

		13.050

		27.549

		14.449



		10. Bắp cải

		218,0

		38.880

		7.135

		435

		13.050

		31.745

		18.695



		11.Dưa chuột

		223,0

		33.450

		8.242

		450

		13.500

		25.208

		11.708



		12. Bí đỏ

		234,0

		35.100

		8.766

		450

		13.500

		26.334

		12.834



		13. Hành tỏi

		105,0

		32.550

		5.745

		310

		9.300

		26.805

		17.505



		14. Cây ăn quả

		26,0

		39.000

		19.061

		270

		8.100

		19.939

		11.839



		15.  Hoa, cây cảnh

		

		20.969

		8.061

		270

		8.100

		29.030

		20.930



		16. Mía

		862,0

		47.410

		10.723

		310

		9.300

		36.687

		27.387





(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra)


GTSX: Giá thành sản xuất; CPTG: Chi phí trung gian; CPLĐ: Chi phí lao động; TNHH: Thu nhập hỗn hợp  
         GTGT: Giá trị gia tăng    


Nhóm cây trồng truyền thống như lúa, ngô, khoai lang, đậu tương, lạc cho hiệu quả kinh tế rất thấp, điển hình như cây đậu tương có giá trị gia tăng (GTGT) là 9.460 nghìn đồng/ha, cây khoai lang là 10.750 nghìn đồng/ha, cây ngô là 12.448 nghìn đồng/ha. Trong khi đó chi phí lao động (CPLĐ) cho cây ngô và cây đậu tương lại rất lớn, chi phí lao động cho cây ngô là 11.700 nghìn đồng/ha, cây đậu tương là 8.700 nghìn đồng/ha. Nhóm cây rau đậu mang lại hiệu quả kinh tế rất cao như GTGT của cà chua là 30.702 nghìn đồng/ha, Su hào là 27.549 nghìn đồng/ha, bắp cải 31.745 nghìn đồng/ha… mặc dù chi phí trung gian (CPTG) lớn (Bảng 1). Những loại cây này mang lại hiệu quả kinh tế cao do năng suất tốt, giá thành cao và có thị trường tiêu thụ. Ví dụ GTGT của cây bắp cải cao gấp 1,69 lần so với cây lúa.


* Vùng 2: Hệ thống cây trồng cũng gần giống như vùng 1, chỉ khác là ở vùng 2 chưa


trồng dưa chuột, bí đỏ, hành tỏi. 


Vùng 2 có diện tích đất thấp, trũng trồng lúa vụ xuân cho năng suất cao nhưng vụ mùa hay bị ngập nước nên năng suất vụ mùa lại thấp hơn vùng 1, các loại rau đậu cũng cho năng suất thấp hơn. Lúa xuân có năng suất 63,17 tạ/ha, GTGT là 20.892 nghìn đồng/ha nhưng hiệu quả kinh tế cao nhất của vùng là bắp cải có GTGT là 31.385 nghìn đồng/ha, cà chua là 30.702 nghìn đồng/ha, mặc dù CPTG của 2 cây này cũng lớn. Hiệu quả kinh tế thấp nhất vẫn là cây đậu tương với GTGT là 9.215 nghìn đồng/ha và cây ngô là 12.283 nghìn đồng/ha. Ngoài ra vùng có thêm mô hình lúa – cá và chuyên cá mang lại hiệu quả kinh tế rất cao (Bảng 2).


* Vùng 3: Ngoài nhóm cây lương thực chính như lúa, ngô, vùng 3 trồng thêm su hào, bắp cải, cà chua, cây ăn quả (Bảng 3). Tuy năng suất của lúa thấp nhưng cây ăn quả, cây rau màu mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Bảng 2. Hiệu quả kinh tế của một số cây trồng chính vùng 2


ĐVT: trên 1 ha


		Loại
cây trồng

		Năng suất
(tạ)

		GTSX
(1000 đ)

		CPTG
(1000 đ)

		Lao động
(công)

		CPLĐ
(1000 đ)

		GTGT
(1000 đ)

		TNHH
(1000 đ)



		1. Lúa xuân

		63,17

		25.268

		4.376

		310

		9.300

		20.892

		11.592



		2. Lúa mùa

		56,25

		22.500

		4.565

		305

		9.150

		17.935

		8.785



		3. Ngô

		51,5

		16.995

		4.712

		390

		11.700

		12.283

		0.583



		4. Đậu tương

		16,7

		12.525

		3.310

		290

		8.700

		9.215

		0.515



		5. Lạc

		22,0

		20.900

		3.110

		350

		10.500

		17.790

		7.290



		6. Khoai lang

		80,0

		12.800

		2.155

		260

		7.800

		10.645

		2.845



		7. Khoai tây

		66,9

		20.070

		8.765

		260

		7.800

		11.305

		3.505



		8. Cà chua

		134,0

		40.200

		9.498

		525

		15.750

		30.702

		14.952



		9. Bắp cải

		214,0

		38.520

		7.135

		435

		13.050

		31.385

		18.335



		10. Su hào

		198,0

		33.660

		6.110

		435

		13.050

		27.550

		14.500





(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra)


Bảng 3. Hiệu quả kinh tế của một số cây trồng chính vùng 3


ĐVT: trên 1 ha


		Loại
cây trồng

		Năng suất
(tạ)

		GTSX
(1000 đ)

		CPTG
(1000 đ)

		Lao động
(công)

		CPLĐ
(1000 đ)

		GTGT
(1000 đ)

		TNHH
(1000 đ)



		1. Lúa xuân

		60,5

		24.200

		4.376

		315

		9.450

		19.824

		10.374



		2. Lúa mùa

		56,05

		22.420

		4.565

		310

		9.300

		17.855

		8.555



		3. Ngô

		51,0

		16.830

		4.617

		390

		11.700

		12.213

		0.513



		4. Đậu tương

		16,8

		12.600

		3.290

		290

		8.700

		9.310

		0.610



		5. Lạc

		22,0

		20.900

		3.115

		350

		10.500

		17.785

		7.285



		6. Khoai lang

		80,0

		12.800

		2.050

		260

		7.800

		10.750

		2.950



		7. Khoai tây

		66,9

		20.070

		8.765

		260

		7.800

		11.305

		3.505



		8. Cà chua

		134,0

		40.200

		9.498

		525

		15.750

		30.702

		14.952



		9. Su hào

		198,0

		33.660

		6.110

		435

		13.050

		27.550

		14.500



		10. Bắp cải

		216,0

		38.880

		7.135

		435

		13.050

		31.745

		18.695



		11. Cây ăn quả

		26,0

		39.000

		19.061

		275

		8.250

		19.939

		11.689





(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra)


b) Hiệu quả kinh tế của các kiểu sử dụng đất


Từ  kết quả điều tra, qua nghiên cứu các kiểu sử dụng đất theo vùng cho thấy:


* Vùng 1: có 17 kiểu sử dụng đất (1 kiểu sử dụng đất chuyên lúa, 9 kiểu sử dụng đất lúa – màu, 5 kiểu sử dụng đất rau – màu, 1 kiểu sử dụng đất mía – màu, 1 kiểu sử dụng đất trồng cây ăn quả) (Bảng 4).


Kiểu sử dụng đất chuyên lúa: có giá trị sản xuất là 47.228 nghìn đồng/ha, chi phí cho lúa là 8.941 nghìn đồng/ha. Yêu cầu lao động đối với kiểu sử dụng đất chuyên lúa là 610 công/ha, thu nhập hỗn hợp của kiểu sử dụng đất chuyên lúa này đạt 19.987 nghìn đồng/ha.

Kiểu sử dụng đất lúa – màu: có tổng giá trị sản xuất là 715.906 nghìn đồng/ha, với chi phí 149.673 nghìn đồng/ha. Yêu cầu lao động đối với các cây trồng của kiểu sử dụng đất lúa – màu này là 9.435 công/ha, thu nhập hỗn hợp đạt 283.183 nghìn đồng/ha.


Kiểu sử dụng đất  rau - màu: có tổng giá trị sản xuất là 568.214 nghìn đồng/ha, với chi phí 113.358 nghìn đồng/ha. Yêu cầu lao động đối với các cây trồng của kiểu này là 6.430 công/ha, thu nhập hỗn hợp đạt 278.378 nghìn đồng/ha.


Kiểu sử dụng đất  mía – màu: có tổng giá trị sản xuất là 68.785 nghìn đồng/ha, với chi phí 13.838 nghìn đồng/ha. Yêu cầu lao động đối với các cây trồng của kiểu này là 660 công/ha, thu nhập hỗn hợp đạt 35.147 nghìn đồng/ha.


Kiểu sử dụng đất chuyên trồng cây ăn quả: có giá trị sản xuất là 39.000 nghìn đồng/ha, với chi phí 19.061 nghìn đồng/ha. Yêu cầu lao động đối với các cây trồng của kiểu này là 270 công/ha, thu nhập hỗn hợp đạt 11.839 nghìn đồng/ha.


* Vùng 2: có 8 kiểu sử dụng đất (1 kiểu sử dụng đất chuyên lúa, 7 kiểu sử dụng đất lúa – màu) (Bảng 5).


Kiểu sử dụng đất chuyên lúa: có giá trị sản xuất là 47.768 nghìn đồng/ha, chi phí cho lúa là 8.941 nghìn đồng/ha. Yêu cầu lao động đối với kiểu chuyên lúa là 615 công/ha, thu nhập hỗn hợp của kiểu này đạt 20.377 nghìn đồng/ha.


Kiểu sử dụng đất  lúa – màu: có tổng giá trị sản xuất là 427.718 nghìn đồng/ha, với chi phí 89.221 nghìn đồng/ha. Yêu cầu lao động đối với các cây trồng của kiểu sử dụng đất  lúa – màu là 6.570 công/ha, thu nhập hỗn hợp đạt 141.397 nghìn đồng/ha.


Bảng 4. Hiệu quả kinh tế của các kiểu sử dụng đất vùng 1


		ĐVT: trên 1 ha


Kiểu sử dụng đất

		GTSX


(1000 đ)

		CPTG


(1000 đ)

		Lao động


(công)

		GTGT


(1000 đ)

		TNHH


(1000 đ)



		1. Lúa xuân – Lúa mùa

		47.228

		8.941

		610

		38.287

		19.987



		2. Lúa xuân – Lúa mùa – Ngô

		64.388

		13.653

		950

		50.735

		20.735



		3. Lúa xuân – Lúa mùa – Đậu tương

		59.978

		12.231

		1000

		47.747

		20.747



		4. Lúa xuân – Lúa mùa – Khoai lang

		60.028

		10.991

		870

		49.037

		22.937



		5. Lúa xuân – Lúa mùa – Cải bắp

		86.108

		16.076

		1045

		70.032

		38.682



		6. Lúa xuân – Lúa mùa – Cà chua

		87.428

		18.439

		1135

		68.989

		34.939



		7. Lúa xuân – Lúa mùa – Khoai tây

		67.298

		17.706

		870

		49.592

		23.492



		8. Bí đỏ - Lúa mùa sớm – Cải bắp

		96.772

		20.466

		1185

		76.306

		40.756



		9. Dưa chuột – Lúa xuân – Lúa mùa

		80.678

		17.183

		1060

		63.495

		31.695



		10. Dưa chuột – Lúa xuân – Lúa mùa – Rau đông

		113.228

		22.928

		1370

		90.300

		49.200



		11. Cà chua -  Bí  đỏ - Dưa chuột

		108.750

		26.506

		1425

		82.244

		39.494



		12.  Bắp cải  -  Su  hào  - Hành - Rau  thơm

		137.640

		24.736

		1490

		112.904

		68.204



		13. Bắp cải - Hoa – Hành – Rau  thơm

		124.949

		26.686

		1325

		114.385

		74.635



		14. Lạc – Rau – Đậu tương – Rau

		99.225

		17.895

		1260

		81.330

		43.530



		15. Rau xuân – Rau hè thu –  Rau  đông

		97.650

		17.235

		930

		80.415

		52.515



		16. Mía – Lạc

		68.785

		13.838

		660

		54.947

		35.147



		17. Cây ăn quả

		39.000

		19.061

		270

		19.939

		11.839





(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra)


Bảng 5. Hiệu quả kinh tế của các kiểu sử dụng đất vùng 2


ĐVT: trên 1 ha


		Kiểu sử dụng đất

		GTSX
(1000 đ)

		CPTG
(1000 đ)

		Lao động
(công)

		GTGT
(1000 đ)

		TNHH
(1000 đ)



		1. Lúa xuân – Lúa mùa

		47.768

		8.941

		615

		38.827

		20.377



		2.  Lúa xuân – Lúa mùa – Ngô

		64.763

		13.653

		1005

		51.110

		20.960



		3. Lúa xuân – Lúa mùa – Đậu tương

		60.293

		12.251

		905

		48.042

		20.892



		4. Lúa xuân – Lúa mùa – Khoai lang

		60.568

		11.096

		875

		49.472

		23.222



		5. Lúa xuân – Lúa mùa– Cải bắp

		86.288

		16.076

		1050

		70.212

		38.712



		6. Lúa xuân – Lúa mùa – Cà chua

		87.968

		18.439

		1140

		69.529

		35.329



		7. Lúa xuân – Lúa mùa – Khoai tây

		67.838

		17.706

		875

		50.132

		23.882



		8. Lúa – cá

		69.443

		15.626

		720

		53.817

		32.217





(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra)


* Vùng 3: có 9 kiểu sử dụng đất (1 kiểu sử dụng đất chuyên lúa, 7 kiểu sử dụng đất lúa - màu, 1 kiểu sử dụng đất trồng cây ăn quả).


Kiểu sử dụng đất chuyên lúa: có giá trị sản xuất là 46.620 nghìn đồng/ha, chi phí cho lúa là 8.941 nghìn đồng/ha. Yêu cầu lao động đối với kiểu chuyên lúa là 625 công/ha, thu nhập hỗn hợp của kiểu này đạt 18.929 nghìn đồng/ha.


Kiểu sử dụng đất lúa - màu: có tổng giá trị

sản xuất là 477.262 nghìn đồng/ha, với chi phí 104.627 nghìn đồng/ha. Yêu cầu lao động đối với các cây trồng của kiểu sử dụng đất lúa - màu này là 6.635 công/ha, thu nhập hỗn hợp đạt 173.585 nghìn đồng/ha.


Kiểu sử dụng đất chuyên trồng cây ăn quả: có giá trị sản xuất là 39.000 nghìn đồng/ha, với chi phí 19.061 nghìn đồng/ha. Yêu cầu lao động đối với các cây trồng của LUT này là 275 công/ha, thu nhập hỗn hợp đạt 11.689 nghìn đồng/ha.


Bảng 6. Hiệu quả kinh tế của các kiểu sử dụng đất vùng 3


		ĐVT: trên 1 ha


Kiểu sử dụng đất

		GTSX


(1000 đ)

		CPTG


(1000 đ)

		Lao động


(công)

		GTGT


(1000 đ)

		TNHH


(1000 đ)



		1. Lúa xuân – Lúa mùa

		46.620

		8.941

		625

		37.679

		18.929



		2. Lúa xuân – Lúa mùa – Ngô

		63.450

		13.558

		1015

		49.892

		19.442



		3. Lúa xuân – Lúa mùa – Đậu tương

		59.220

		12.231

		915

		46.989

		19.539



		4. Lúa xuân – Lúa mùa – Khoai lang

		59.420

		10.991

		885

		48.429

		21.879



		5. Lúa xuân – Lúa mùa – Cải bắp

		85.500

		16.076

		1060

		69.424

		37.624



		6. Lúa xuân – Lúa mùa – Cà chua

		86.820

		18.439

		1150

		68.381

		33.881



		7. Lúa xuân – Lúa mùa – Khoai tây

		66.690

		17.706

		885

		48.984

		22.434



		8. Lúa – cá

		68.375

		15.626

		725

		52.749

		30.998



		9. Cây ăn quả

		39.000

		19.061

		275

		19.939

		11.689





(Nguồn:Tổng hợp từ số liệu điều tra)


c) Đánh giá chung về hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp của huyện


So sánh hiệu quả kinh tế của các loại hình sử dụng đất trên các vùng, tiến hành tổng hợp hiệu quả kinh tế các loại hình sử dụng đất, các kiểu sử dụng đất và các loại cây trồng giữa các vùng, kết quả nghiên cứu cho thấy:


LUT chuyên lúa: cho GTSX tương đối cao trong các loại hình sử dụng đất trên địa bàn huyện. Trong đó, GTGT của LUT này ở vùng 2 là cao nhất vì đây là vùng chuyên lúa của huyện. Vì vậy, sản xuất lúa ở vùng 2 thuận lợi hơn cả.


LUT lúa - màu: cho GTSX gấp 1,41 lần LUT chuyên lúa, đầu tư lao động nhiều gấp 1,6 lần nhưng GTGT tính trên 1 công lao động lại thấp hơn. Qua đó cho thấy, việc thâm canh tăng vụ và việc thay thế một vụ cây lương thực bằng cây rau màu chưa thực sự mang lại hiệu quả kinh tế sử dụng đất. Cần phải quan tâm đầu tư để loại hình sử dụng đất này thật sự mang lại hiệu quả kinh tế cao đúng như mong muốn.


LUT rau - màu: chỉ có ở vùng 1, loại hình sử dụng đất này mang lại hiệu quả cao gấp 2,41 lần LUT chuyên lúa và cũng thu hút được nhiều lao động hơn. Vùng 1 có thế mạnh sản xuất rau màu.


LUT mía - màu: có GTSX tương đối cao, GTSX là 68.785 nghìn đồng/ha. GTGT trung bình tính trên mỗi công lao động của LUT này là cao nhất 83,25 nghìn đồng/công lao động. Hiện nay mới chỉ có vùng 1 sử dụng LUT này.


Nhìn chung, trên cả 3 vùng thì LUT: Rau - Màu; Mía - Màu đều mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các loại cây trồng chủ đạo, có giá trị kinh tế cao trên các vùng là cà chua, bí đỏ, dưa chuột, mía…


3.2.4. Hiệu quả xã hội trong sử dụng đất
           nông nghiệp


Ngoài việc xác định hiệu quả kinh tế của các loại hình sử dụng đất thì hiệu quả xã hội mà quá trình sử dụng đất mang lại cũng hết sức quan trọng, nghiên cứu này chỉ đề cập đến các vấn đề sau:


- Mức độ thu hút lao động, giải quyết việc làm cho nông dân của các kiểu sử dụng đất.

- Giá trị ngày công lao động của các kiểu sử dụng đất.


- Vấn đề đảm bảo an ninh lương thực đồng thời phát triển sản xuất hàng hóa.


- Mức độ phù hợp với năng lực sản xuất của nông hộ, việc nâng cao trình độ và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất.


Để nghiên cứu hiệu quả về mặt xã hội của quá trình sử dụng đất nông nghiệp thông qua các kiểu sử dụng đất, nghiên cứu đã tiến hành so sánh mức độ đầu tư lao động và hiệu quả kinh tế bình quân trên một công lao động của mỗi kiểu sử dụng đất trên mỗi vùng. Kết quả cho thấy:


 LUT chuyên lúa: sử dụng khá nhiều công lao động nhưng GTGT trung bình trên một công lao động lại thấp.


LUT lúa – màu: thu hút khá nhiều công lao động, nhiều nhất là vùng 1 thu hút trung bình 1.048 công/ha và GTGT/công lao động vùng 1 là 60,03 nghìn đồng/công, GTGT trung bình cả 3 vùng trên công lao động là 53,25 nghìn đồng/công.


LUT rau – màu: là LUT thu hút nhiều công lao động nhất, lao động trung bình trên cả 3 vùng là 1286 công/ha, GTGT/công lao động là 70,74 nghìn đồng/công.


LUT mía – màu có yêu cầu lao động thấp nhưng GTGT trên công lao động lại cao nhất (83,25 nghìn đồng/công). Do những năm gần đây giá mía cao, thị trường tiêu thụ nhiều, người nông dân có thể nhập cho nhà máy đường hoặc các tư thương làm dịch vụ giải khát.


LUT chuyên cá có yêu cầu lao động thấp nhưng thu nhập trên ngày công lao động chỉ sau LUT mía – màu.


Giải quyết lao động nông nhàn và dư thừa trong nông thôn là một vấn đề lớn cần được quan tâm. Trong khi công nghiệp và dịch vụ chưa đủ phát triển để thu hút toàn bộ lao động nông nhàn và dư thừa đó thì việc phát triển nông nghiệp theo hướng đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp là một giải pháp quan trọng để tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân và tăng thêm của cải vật chất cho xã hội.


3.2.5. Hiệu quả môi trường trong sử dụng
          đất nông nghiệp


Đánh giá mức độ ảnh hưởng của việc sử dụng đất và hệ thống cây trồng hiện tại tới môi trường là một vấn đề lớn, đòi hỏi phải có số liệu phân tích các mẫu đất, nước và nông sản phẩm trong một thời gian dài. Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, chúng tôi chỉ xin được đề cập đến một số chỉ tiêu ảnh hưởng về mặt môi trường của các kiểu sử dụng đất hiện tại như sau:


- Mức đầu tư phân bón và ảnh hưởng của nó đến môi trường.


- ý kiến chung của nông dân về mức độ ảnh hưởng của các cây trồng hiện tại đối với đất.


Trong thực tế, sử dụng đất tác động môi trường diễn ra rất phức tạp và theo nhiều chiều hướng khác nhau, cây trồng phát triển tốt trên đất có đặc tính, chất lượng phù hợp. Nhưng trong quá trình sản xuất, dưới sự hoạt động quản lý của con người sử dụng hệ thống cây trồng sẽ tạo nên những ảnh hưởng rất khác nhau đến môi trường.


Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến suy giảm độ phì ở những vùng thâm canh cao theo Đỗ Nguyên Hải (1999) là vấn đề sử dụng phân bón mất cân đối giữa N: P: K. Việc thâm canh tăng vụ, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng xuất cây trồng, thay thế các loại phân hữu cơ bằng phân bón hóa học, thay công làm cỏ, diệt trừ sâu bệnh bằng thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường đất, nước. Trong việc sử dụng phân bón hóa học thì người nông dân lại quan tâm nhiều hơn đến sử dụng phân đạm mà ít quan tâm đến việc sử dụng cân đối giữa các loại phân đạm, lân, kali và các nguyên tố vi lượng. 


- Mức độ đầu tư phân bón cho các loại cây lương thực là ở mức bình thường, nhưng các loại rau màu là cao hơn. Nguồn đạm chủ yếu là từ phân urê, lân chủ yếu từ supe lân, kali chủ yếu là từ kali clorua.


- Tỷ lệ bón phân N: P: K thông thường phải đạt 1:0,5:0,3 nhưng nông dân ở đây đang sử dụng ở tỷ lệ 1:0,46:0,25. Mức bón chung ở Việt Nam hiện nay là 1:0,3:0,1. Mức bón ở các nước đang phát triển có tỷ lệ là 1:0,6:0,5. Như vậy, so với yêu cầu thông thường thì mức bón phân cho cây trồng ở huyện Chương Mỹ là chưa hợp lý.


- Việc cân đối giữa N:P:K cho mỗi loại cây trồng là khác nhau. Một số cây trồng được bón phân với lượng mất cân đối nghiêm trọng giữa N, P và K. Người nông dân bón rất ít lân và kali cho cây trồng vì thế đã gây ra ảnh hưởng không tốt đến việc hấp thu dinh dưỡng của cây, đến năng suất cây trồng và đến môi trường.


Các nguy cơ gây thoái hóa và ô nhiễm đất theo Đỗ Nguyên Hải (1999), do không bón phân cân đối được xem xét trên các lĩnh vực sau: làm chua đất, làm ô nhiễm NO3-, ô nhiễm đất do phú dưỡng.


- Đạm là loại phân hóa học được dùng nhiều nhất. Để đạt năng suất cao và rút ngắn thời gian thu hoạch, người nông dân thường bón nhiều đạm cho các loại rau màu. Việc bón nhiều đạm là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm đất do thừa đạm.


- Lân và kali được đầu tư ít hơn và không đều, đa số cây trồng không được bón đủ lân và rất ít kali. Một số cây trồng đòi hỏi phải bón nhiều kali như: cà chua, ngô, bắp cải, khoai lang… Nhưng lượng kali bón mới chỉ đạt khoảng 60% so mới tiêu chuẩn. Một số cây trồng gần như không được bổ sung hoặc bổ sung rất ít lượng kali từ phân hóa học mà chỉ có một ít từ phân hữu cơ như: lúa, đậu tương, dưa chuột, hành tỏi… Việc bón không đủ lượng kali cần thiết sẽ dẫn đến suy kiệt hàm lượng kali trong đất và gây ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản.


Tóm lại, xét về tổng lượng phân bón trên địa bàn nghiên cứu thì tỷ lệ N, P, K đạt yêu cầu ở mức trung bình nhưng xét cụ thể trên từng cây trồng thì tỷ lệ này mất cân đối nghiêm trọng. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng đất và sản xuất nông nghiệp bền vững cần phải có hướng dẫn cụ thể về tỷ lệ phân bón N:P:K cân đối cho từng cây trồng. Mặt khác, để có thể nhân định chính xác ảnh hưởng của phân bón đến đất, nước, sinh vật… 


Quá trình điều tra về lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trong quá trình sản xuất trên các loại cây trồng cho thấy: lượng thuốc bảo vệ thực vật đang được sử dụng tương đối nhiều, thậm chí lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật. Hầu hết các loại cây trồng ở đây đều được phun thuốc bảo vệ thực vật ít nhất 1 - 2 lần/vụ, đặc biệt các loại rau màu như: cà chua, bắp cải, dưa chuột, phun đến 5 - 6 lần/vụ. Do số lượng thuốc và số lần phun nhiều, có khi phun ngay trước khi thu hoạch nên lượng thuốc bảo vệ thực vật còn tàn dư trong đất, trong sản phẩm nông nghiệp là tương đối lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường và sự an toàn chất lượng nông sản. Trong phạm vi của đề tài, nghiên cứu chỉ dừng lại ở mức độ nhận xét và khuyến cáo cho các hộ nông dân sử dụng biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp và các biện pháp khác nhằm hạn chế đến mức tối đa dùng thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng nó một cách khoa học hơn.


Xét về mức độ thích hợp của các kiểu sử dụng đất hiện tại để đánh giá mức độ thích hợp của các kiểu sử dụng đất ảnh hưởng đến môi trường, việc điều tra khảo sát, lấy ý kiến các chuyên gia trong ngành nông nghiệp và phỏng vấn hộ nông dân đã được thực hiện. Tổng hợp phiếu điều tra, phỏng vấn hộ nông dân về khả năng thích hợp của cây trồng hiện tại đối với đất thì sự thích hợp được hiểu là khả năng cho năng suất cao và ổn định của các cây trồng.


Phần lớn các hộ nông dân được hỏi đều cho rằng canh tác cây lương thực, cây họ đậu không ảnh hưởng đến môi trường đất, các loại cây này luôn cho năng suất ổn định. Các loại rau màu như: cà chua, bắp cải, dưa chuột… cho năng suất cao nhưng có ảnh hưởng lớn đến đất đai và môi trường. Nguyên nhân chủ yếu là do lượng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật dùng nhiều và không cân đối.


4. KẾT LUẬN


Các kết quả nghiên cứu cho thấy, huyện Chương Mỹ có địa hình tương đối phức tạp và được chia thành 3 vùng chính (vùng bãi, vùng đồi gò, vùng đồng bằng). Đất đai thuộc vùng phù sa trẻ của đồng bằng sông Hồng. Cây lúa đóng vai trò chủ yếu trong hệ thống cây trồng của huyện.


Từ kết quả nghiên cứu cho thấy, hệ thống cây trồng của huyện Chương Mỹ chủ yếu là cây hàng năm. Hệ thống cây trồng ở cả 3 vùng sản xuất là gần như nhau, vùng 1 và 3 có thế mạnh là trồng cây ăn quả, cây rau màu, vùng 2 chuyên lúa, lúa - cá. Với hệ thống kênh mương gần hoàn chỉnh, đất đai có địa hình bằng phẳng, chất đất tương đối giống nhau, vì vậy năng suất cây trồng khá đồng đều. 

Về hiệu quả kinh tế: trên 3 vùng thì LUT rau - màu, mía - màu mang lại hiệu quả kinh tế cao. 


Về hiệu quả xã hội: LUT rau - màu thu hút nhiều công lao động nhất, lao động trung bình trên cả 3 vùng là 1286 công/ha.


Về hiệu quả môi trường: các LUT mía - màu, rau - màu, chuyên cá có ảnh hưởng tốt đến môi trường.
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